
Hướng dẫn sử dụng phần mềm CircuitMaker

để vẽ mạch , chạy mô phỏng mạch số, tương tự và thao tác vẽ mạch in

Phần I : vẽ và mô phỏng mạch điện

I. Kiến thức cơ bản về CircuitMaker.

 CircuitMaker là phần mÒn mô phỏng mạch điện tử chạy trên máy tính. Phần mềm này cho phép mô phỏng mạch điện tương tự và mạch số, đồng thời nó hỗ trợ việc tra cứu các loại IC số để biết được cấu trúc của loại IC đó cũng như sơ đồ chân của IC đó. Đây là một phần mềm mô phỏng điện toán ứng dụng  với những tính năng rất mạnh và dễ sử dụng ,với các công cụ hỗ trợ thuận tiện lên rất dễ dàng cho người sử dụng trong quá trình sử dụng phần mềm.  

Ngoài ra phần mềm này còn hỗ trợ thêm phần vẽ mạch in, bạn có thể vẽ từ sơ đồ nguyên lý trong Circuit sau đó chuyển tự động sang mạch in hoặc vẽ theo các cách thông thường khác.

1. Màn hình làm việc của CircuitMaker.
     Khởi động và đóng chương trình.


- Khởi động chương trình : Sau khi đã cài đặt xong phần mềm Circuit- Maker 2000 , để khởi động chương trình bạn làm như sau : 

Nháy chuột trái ( left click) vào Start( chọn Programs  (  chọn  CircuitMaker 2000 (  Chọn CircuitMaker  (hình 1.1).
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Sau khi khởi động xong chương trình màn hình hiển thị như sau:
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Trên cùng là biểu tượng và tên chương trình  tiếp đó là thanh Toolbar  với các mục File , Edit ,View...... bên dưới thanh toolbar là các thanh công cụ của chương trình như biểu tượng mở bài mới , mở bài đã có, ghi lại ...bên trái hiển thị cửa sổ thư viện linh kiện (hình 1..2).

 - Đóng chương trình: Để đóng chương trình bạn chỉ cần nháy chuột trái vào biểu tượng Close ở góc trên bên phải màn hình làm việc.

Nếu ta chưa thực hiện công việc thì chương trình cho đóng lại luôn , nếu đã thực hiện công việc thì chương trình sẽ hỏi bạn có ghi lại không ; nếu muốn ghi lại bạn chọn Yes, nếu không muốn ghi bạn chọn No, nếu muốn huỷ bỏ lệnh bạn chọn Cancel (hình 1.3).
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2. Trình đơn của CircuitMaker. 
    a. Trình đơn File
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Trình đơn File chứa những lệnh cho phép mở, lưu trữ mạch điện, thoát khỏi chương trình ...
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Chọn lệnh “New” để bắt đầu một vùng làm việc mới.
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Chọn lệnh “ Open...” để bỏ mạch điện hiện hành và nạp mạch mới vào vùng làm việc. Nếu một mạch điện không được lưu trữ hiện hữu trong vùng làm việc thì khi chọn lệnh này chương trình sẽ hỏi người dùng có lưu lại mạch điện hay không. Một hộp thoại cho phép chọn File hiện ra bạn tìm đường dẫn đến nơi chứa file  sau đó chọn  file cần mở (hình 1.5).
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Đuôi mở rộng File được sử dụng theo mặc định là .CKT .Các file với các phiên bản trước của CircuitMaker có đuôi mở rộng là .CIR . Để mở những File này chọn File.CIR trong hộp thoại File of type. 
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 Khi chọn lệnh này thì chương trình cho ta chọn một số bài mới mở gần nhất. Lệnh này cho phép bạn chọn những bài mà bạn vừa làm nếu như bạn không nhớ đường dẫn của bài đó.
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 Lệnh  “Merge...  ”  cho phép bạn chọn thêm một mạch điện được lưu trên đĩa vào vùng làm việc .ứng dụng của lệnh này là cho phép kết hợp nhiều mạch điện lại với nhau để lưu trữ hay để mô phỏng tổng hợp.
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Sử dụng lệnh Close để đóng các của sổ mở .Nếu những thay đổi đã được thực hiện đối với mạch điện hiện hành thì người dùng sẽ được hỏi “có muốn lưu trữ mạch điện trước khi đóng lại không “. Chọn Yes nếu muốn ghi lại chọn , No nếu không muốn ghi lại, chọn Cancel nếu muốn trở về mạch điện cũ.
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Chọn lệnh “Save “ để lưu trữ mạch điện hiện hành trong vùng làm việc vào đĩa qua việc sử dụng tên được trình bày trong thanh tiêu đề mặc định là UNTITLED.CKT. Một hộp thoại chọn File sẽ được hiển thị cho phép lưu trữ dưới một tên khác.
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Chọn lệnh “Save As “để lưu trữ mạch điện hiện hành trong vùng làm việc vào đĩa với một tên khác . Lúc này chương trình sẽ đưa ra hộp thoại cho phép bạn nhập tên mới cho File đang làm . ứng dụng của lệnh này cho phép bạn ghi ra bản khác khi không muốn sửa lên bản cũ.
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Chọn lệnh “Revert “ để khôi phục lại mạch điện tại thời điểm trước đó trước khi ghi lại. Lệnh này tương đương với lệnh Undo. Nêu dùng phím tắt bạn nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Z” .

 Ngoài ra còn một số lệnh khác như Import, Export, Shematice print setup, Exit ...

các lệnh này để hỗ trợ thêm cho chương trình .

 b. Trình đơn Edit 

 Những lệnh trong trình đơn Edit cung cấp một số công cụ cần thiết để tạo dựng và thay đổi những sơ đồ mạnh điện ( Hình 1.6).
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Khi thực hiện lệnh này nhiều lệnh chỉnh sửa của CircuitMaker sẽ được thực hiện lại. Những tác vụ có thể được dùng để chỉnh sửa lại là Cut, Paste , Move, Delete. Chỉ những chỉnh sửa gần nhất mới có thể thực hiện lại và nhiều lệnh không có khả năng thực hiện lại bao gồm : Run, Single Step, Reset, Define New Macro, Expand Macro và Delete Macro.

[image: image52.png]123',ggg.ckt* 90%] MEIE
Edt Vew Options Macros | Smulation Wave Help

(5D EE & + ko [% 2 [0 - | ol aes
|- Dption | GetinensEes |
 Cycles & Ticks Run Fi0
whagricaion T 211 || e L =
: £
CRR || g == 3k i

[Breskpoint =
[ Tome
@ level O Edge

]
1]
[ Contr————— = L(

s




 
 Lệnh “Cut” sẽ chuyển danh mục được chọn đặt vào bộ đệm và dán vào Clipboard hệ thống.
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Lệnh “Copy” sẽ xếp đặt tất cả các danh mục được chọn trong bộ đệm và dán vào Clipboard hệ thống.
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Lệnh “Paste ” sẽ hiển thị những nội dung của bộ đệm dán trong vùng làm việc và những thiết bị được hển thị sẽ theo chuột di trên màn hình. Con trỏ được thay thế bằng con trỏ dán chỉ ra góc trái trên cùng của vùng dán .Khi thực hiện thiết bị được xác định tại vị trí mong muốn . Nhấp chuột để hoàn thành việc dán . Để huỷ bỏ nhấn bất kì phím nào hoặc nhấp trái chuột.
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Lệnh “ Move ” sẽ thực hiện kép : Lệnh “ Cut “ và lệnh “ Paste “ . Lệnh này cung cấp cho người thiết kế một phương pháp nhanh để di chuyển toàn bộ mạch hoặc một phần mạch từ vùng lựa chọn về vị trí mong muốn.
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Lệnh “ Delete ” sẽ thực hiện xoá đối tượng được chọn sau khi ta nháy chuột.
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 Khi thực hiện lệnh này máy sẽ chọn toàn bộ các mạch đã vẽ trong môi trường làm việc. Lúc này toàn bộ mạch được chọn sẽ chuyển thành màu đỏ.
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  Khi thực hiện lệnh này máy sẽ cho phép xoay đối tượng được chọn .Mỗi lần xoay máy sẽ thực hiện xoay 90 độ.
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 Khi thực hiện lệnh này máy sẽ cho phép lấy đối xứng đối tượng được chọn .

Ngoài ra ở trình đơn này còn có một số lệnh khác như : Copy to Clipboard , Find and select ...

c. Trình đơn View
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Trình đơn View chứa các lệnh cho phép bạn điều khiển những tuỳ chọn màn hình qua nhiều của sổ khác nhau. Nhiều danh mục trong trình đơn là tuỳ chọn của hai loại On/Off. Nếu một dấu được chọn được hiển thị bên cạnh một danh mục thì danh mục đó được chọn một cách hiện hành, nếu không có dấu đó thì danh mục đó không được chọn trong hiện hành (Hình 1.7).

[image: image62.bmp]
 Khi lựa chọn này được chọn thì một cửa sổ hiện ra bên 

trái của chương trình .Cửa sổ này cho phép bạn chọn linh

 kiện từ thư viện . 
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Toolbar chính là thanh công cụ của chương trình . Trên thanh này cho phép bạn chọn các chức năng của chương trình như mở bài mới , ghi lại, mô phỏng chương trình, chọn dạng sóng. 
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 Thanh công cụ này cho ta biết trạng thái của chương trình.
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 Cho phép bạn đưa cây thư mục của thư viện linh kiện trở về trạng thái thư mục gốc sau các lựa chọn khi bạn lấy linh kiện.
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Lựa chọn này cùng với ba lựa chọn sau nó dạng buttion tại một tời điểm chỉ có một lựa chọn được chọn . Lựa chọn Schematic là lựa chọn cho toàn màn hình ở trạng thái vẽ mạch .
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 Lựa chọn Waveforms là lựa chọn cho toàn màn hình ở trạng thái thể hiện dạng sóng của chương trình .
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Lựa chọn Split Horizontal là lựa chọn cho màn hình ở trạng thái thể hiện dạng sóng của chương trình theo chiều ngang một phần là nguyên lý và một phần là dạng sóng.
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Lựa chọn Split Vertical là lựa chọn cho màn hình ở trạng thái thể hiện dạng sóng của chương trình theo chiều dọc một phần là nguyên lý và một phần là dạng sóng .
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Lựa chọn này cho phép thay đổi kích cỡ của mạch nguyên lý. 
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Lựa chọn này cho phép thay đổi kích cỡ của mạch nguyên lý (trở về trạng thái bình thường về kích cỡ).
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Đây là tác vụ cho phép làm tươi màn hình.

d. Trình đơn Options

Trình đơn Options chứa các lệnh cho phép bạn điều khiển những tuỳ chọn màn hình hiển thị khác nhau ,các tuỳ chọn chỉnh sửa và mô phỏng (Hình 1.8).
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Khi bạn lựa chọn nhãn này chương trình sẽ đưa ra hộp thoại (Hình 1.9) cho phép bạn thiết lập chế độ cho chương trình. Trong hộp thoại này có ba nhãn cho phép bạn lựa tính năng của chương trình .
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- Nhãn General cho phép bạn chọn các chức năng sau: ở khung Option bạn có thể chọn chế độ tự động chuyển con trỏ sang chế độ vẽ mạch ( Arrow/Wire), tự động làm tươi màn hình (Auto Refresh), tự động nạp lại trong quá trình lấy linh kiện ..., ngoài ra có thể cho hiện các thông số của mạch điện như hiện thứ tự chân, hiện tên bus dữ liệu. 

Bạn chọn Text Font để thay đổi phông chữ cho chương trình khi bạn cần đánh chữ. Cũng trong nhãn này bạn cũng lựa chọn được lưới bằng cách chiọn Vistble trong Grid và thay đổi độ rộng lưới trong ô Size.

 - Nhãn Title block cho phép bạn chọn kiểu dạng cho khối, tên khối. 

 - Nhãn Clolors cho phép chọn màu của lưới, của văn bản, màu của led, màu của đường mạch, màu của cổng ...( Hình 1.10).
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  Lựa chọn này cho phép bạn chọn chế độ của con trỏ là chế độ con trỏ, dạng công cụ vẽ, dạng text, dạng công cụ xoá, dạng điểm thử.
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Là lựa chọn cho phép hiển thị dữ liệu khi ở chế độ vẽ mạch.

Khi lựa chọn này được chọn máy sẽ đưa ra hộp thoại cho phép bạn lựa chọn chế độ hiển thị của từng linh kiện.( Hình 1.11).
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Khi bạn nháy chuột vào lựa chọn này thì chương trình sẽ đưa ra hộp thoại cho bạn biết đường dẫn thư viện linh kiện của chương trình.

e. Trình đơn Macros ( Hình 1.12).
Việc khai thác và sử dụng các lệnh trong trình đơn Macros giúp bạn có thể mở rộng chức năng của chương trình CircuitMaker để đáp ứng nhu cầu thiết kế chính xác cho công việc. ở nhãn chương trình này bạn có thể tạo ra được các linh kiện theo mong muốn cũng như thiết lập được một số chức năng cho linh kiện vừa tạo ra.
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Cho bạn tạo một macro mới , khi lựa chọn này được chọn thì chương trình sẽ cho bạn các công cụ giúp cho bạn vẽ các linh kiện như vẽ đường tròn , đường thẳng, elip, các dạng chân linh kiện... sau khi tạo xong bạn có thể ghi lại macro vừa chọn bằng cách chọn Save Macro.

Ngoài ra ở nhãn này còn cho phép bạn thao tác nhiều ứng dụng khác như: sao chép Macro, Ghi lại Macro vào thư viện ASCII ...
f. Trình đơn Simulation ( Hình 1.13).
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 Sử dụng trình đơn này bạn có thể chọn chế độ mô phỏng cho chương trình, cài đặt chức năng, kiểm tra lỗi ...
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Chức năng này để chuyển chế độ mô phỏng của chương trình về chế độ mô phỏng tương tự . Chức năng này là mặc định khi khởi động chương trình mới.
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Chức năng này để chuyển chế độ mô phỏng của chương 

trình về chế độ mô phỏng số.
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Chức năng này cho bạn thết lập thông số cho chế độ mô phỏng Analog.
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Chức năng này cho bạn kiểm tra sự kết nối của mạch điện đã được kết nối chưa, nếu có lỗi kết nối thì chương trình sẽ đưa ra thông báo lỗi để bạn nhận biết như hình bên:
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[image: image96.bmp]
Để khởi động lại chương trình bạn chọn chế độ này. 

Mục đích của lựa chọn này cho 

phép chế độ mô phỏng của chương trình trở về ban đầu.
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Lựa chọn Step để chọn chế độ mô phỏng từng bước cho chương trình.
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Lựa chọn Run để  chạy chương trình.
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Lựa chọn này chỉ có ở chế độ mô phỏng số, khi được lựa chọn bạn sẽ biết được mức logic của các đường mạch . Khi ở mức cao đường mạch sẽ có màu đỏ, ở mức thấp là màu xanh, không xác định là màu xanh lá cây.

g. Trình đơn Help ( Hình 1.14).
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Trình đơn này đưa ra các hướng dẫn căn bản để sử dụng chương trình, về phiên bản của chương trình, về thông số của mạch điện hiện hành như tổng số đường mạch , số điểm cần chú ý, số thiết bị được sử dụng trong mạch ...
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3. Các công cụ hỗ trợ của CircuitMacker.
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 Trên thanh công cụ này hỗ trợ các thao tác nhanh khi thực hiện thao tác chương trình. Nó gồm có các chức năng như : Mở bài mới, mở bài đã có, ghi lại chương trình, in mạch , con trỏ chương trình, công cụ vẽ mạch, xoá mạch, chạy chương trình, chọn dạng hiển thị của sóng.
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4. Vẽ mạch trong CircuitMacker.

a. Cách lấy linh kiện 

- Lấy linh kiện từ  Browse của Pane (Hình 1.15).

 Từ  màn hình làm việc của CircuitMacker phía bên trái màn hình chính là cây thư mục để lấy linh kiện của chương trình. Cây thư mục này gồm có hai nhãn , nhãn Borowse là nhãn dùng để lấy linh kiện. Trong nhãn này bạn có thể lấy linh kiện bằng cách nháy chuột vào dấu cộng ở đầu dòng theo họ linh kiện mà mình cần lấy. Khi đến lựa chọn tên linh kiện thì linh kiện đó sẽ có hình hiện ra ở ô trắng trên cùng. Nếu bạn biết rõ tên của linh kiện thì bạn chỉ cần vào nhãn Search và đánh tên vào mục Name/Description sau đó nhấn Enter .Nếu muốn lấy linh kiện đó ra bạn nháy vào nút Place.
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Ví dụ : Để lấy Led bạn vào( Diplays vào( Diode vào(Led sau đó nhấn Place để lấy ra

hoặc bạn vào Search và gõ vào chữ Led

sau đó đưa ra các loại led bạn chọn Led 0 sau đó nhấn vào nút Place.
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- Lấy linh kiện bằng phím tắt trên bàn phím:

[image: image124.png]& CircuitMaker - [C:\Program FilesiCircuitiaker 2000\,

Fle Edt Vew Options

Macros Simulation Wave Help

slnedah+rA£LQ[@EG [ Z 20y »| FEIEED

Hatkey, Flace

General
Active Components
Anpifirs/Bulfers
Analog

Capaciors
Comparators
Connestors
Cystals

Data Canverters
Digital

Digital Arimated
Digital Basics
Digial by Function
. Pt b M

Srowse [semch|

Analyses Set

Transient and Fourier, Analysis Setup

¥ Enabled [ UIC I™ Fouier

Start Time: 00005 Fund. Freq

5000KHz

Stop Time: [ 1.000m5 Hamonics:

Step Time: [ 100005

Max. Step: [ 100005

Defaut Timng |
Number of Cycles

Points Per Cycle |50

Set Defat Timing

0

Model Desciption

@mm




 Việc lấy linh kiện từ bàn phím cho phép người sử dụng thao tác nhanh trong quá trình vẽ mạch.

Quy luật  lấy linh kiện dựa trên tên tiếng anh của linh kiện cần lấy. 

Giả sử lấy Transitor thì bạn nhấn phím Q , lấy điện trở bạn nhấn R., tụ điện nhấn C, ...

 Khi bạn cần lấy linh kiện khác loại bạn mà cùng họ bạn giữ Shift và nhấn phím tắt chứa linh kiện tương ứng.

 Sau đây là một số phím tắt lấy linh kiện:

Phím số:

0 : Gnd

1 : +5V 

2 đến 8 là các cổng Logic.

9 : Là Logic display.

Phím chữ:

Q: Transitor NPN , Shift + Q : Transitor PNP

C: Tụ không phân cực , Shift + C : Tụ hoá

R : Điện trở , Shift + R: Biến trở

D: Diode , Shift + D : Diode Zener

P: Lấy xung đồng hồ.........

b. Vẽ mạch nguyên lý

Bạn vào biểu tượng dấu cộng để vẽ mạch trên thanh công cụ hoặc nháy chuột phải ở ngoài màn hình sau đó chọn  Wire. Lúc này con trỏ trở thành biểu tượng dấu cộng để vẽ mạch bạn có thể làm theo hai cách :
+ Cách 1: Bạn đưa con trỏ đến vị chân linh kiện cần kết nối khi tại vị trí đó có hình chữ nhật màu đỏ hiện lên thì chân linh kiện đó đã được lựa chọn .
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Bạn nháy và dữ chuột trái sau đó di chuột tới chân linh kiện cần nối, khi tại chân cần nối này có hiện ô hình chữ nhật thì bạn nhả chuột ra lúc đó hai chân linh kiện đó đã được nối với nhau.Theo cách này cho phép bạn nối những đường mạch ở khoảng cách gần một cách nhanh chóng. Nhưng nếu như khoảng cách linh kiện là quá gần thì đường mạch sẽ đi không theo ý muốn do đó mà bạn lên lựa chọn cách 2.

 + Cách 2: Bạn đưa con trỏ đến vị chân linh kiện cần kết nối khi tại vị trí đó có hình chữ nhật màu đỏ hiện lên thì chân linh kiện đó đã được lựa chọn .
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 Bạn nháy chuột trái cho đến khi đường mạch hiện ra bạn di chuột đến vị trí chân linh kiện cần kết nối nếu muốn chuyển hướng của đường mạch bạn chỉ việc nháy chuột phải , khi đã di chuột đến chân linh kiện thứ hai bạn nháy chuột trái một lần nữa để kết thúc lệnh vẽ lúc đó hai linh kiện đó sẽ được kết nối với nhau.
c. Trình bày mạch nguyên lý.

- Trình bày văn bản trong mạch nguyên lý.

Khi ta vẽ một mạch nguyên lý mà trên đó ta cần ghi các chú thích để cho người đọc có thể hiểu được như : Tên mạch điện , thể hiện ngõ vào ngõ ra, các chú thích ... hoặc bạn có thể soạn một văn bản trên mạch nguyên lý này .Chương trình này cho phép bạn đánh cả tiếng Việt với sự hỗ trợ của các phông tiếng việt như ABC ,VietKey...

Để tạo một văn bản (Text) bạn làm theo các bước sau:

Bạn  nháy vào biểu tượng chữ  A trên thanh công cụ sau đó đưa con trỏ tới vị trí cần đặt văn bản hay chú thích .Nếu bạn đánh tiếng Anh thì bạn lên tắt phông tiếng Việt trước khi đánh. Nếu bạn đánh tiếng Việt thì bạn bật phông tiếng Việt lên sau đó đánh bình thường ,lúc đó chữ của chúng ta sẽ bị sai phông  như hình bên.
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Khi đó bạn bạn đổi phông bằng cách nháy chuột phải vào văn bản vừa tạo ra và chọn phông khi đó màn hình hiện ra như hình bên. Trong ô Font bạn chọn .Vntime trong ô Size cho phép bạn chọn cỡ chữ. Sau khi chọn xong bạn nhấn Enter. Lúc này ta sẽ được một văn bản bằng tiếng Việt như sau:
-  Chọn thuộc tính Device Properties cho linh kiện

Thuộc tính này cho phép bạn thiết lập thông số cơ bản cho linh kiện như tên linh kiện , cho hiện số chân và thứ tự chân của linh kiện ... Ngoài ra nó còn cho phép bạn chọn Model của loại IC đó. 
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Để thiết lập thông số này bạn làm như sau:
Nháy đúp chuột trái vào linh kiện cần thiết lập khi đó chương trình đưa ra một cửa sổ cho bạn chọn Model, cho biết chức năng , số chân, chân nguồn của loại IC đó

 Ví dụ ở hình bên ta chọn IC 74LS164.
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Model là LS , IC này có chức năng ghi dịch 8 bit , loại 2hàng chân, chân 14 là Vcc, chân 7 Gnd...

 Hộp thoại Properties trong cửa sổ này còn cho phép bạn chọn hiển thị chân linh kiện . Khi bạn chọn hộp thoại này chương trình này đưa ra hộp thoại như hình bên, ở hình bên này cho phép bạn chọn hiển thị hay không hiển tên linh kiện. Để hiện số chân bạn chọn Pins..., sau đó đánh dấu vào ô Show Degisnations sau đó chọn OK .
II. Mô phỏng chương trình trên CircuitMacker.

   1. Mô phỏng mạch Analog.

   Chế độ mô phỏng tương tự (Analog) của CircuitMacker được dựa theo SPICE ,viết tắt của từ “ Simulation Program With Integrated Circuit Emphasic ” Để có thể mô phỏng được chế độ tương tự người sử dụng phải có thông tin Spice cho mỗi thiết bị trong mạch. Những thiết bị đó được liệt kê trong chương Device Library có chứa dữ liệu Spice đi cùng với chúng . Một số bài tập có trong ví dụ có sẵn khi cài chương trình bạn chạy tử thì chạy nhưng khi bạn vẽ một mạch giống như thế thì lại không chạy, điều đó khiến nhiều bạn thắc mắc nhưng lý do đơn giản là do bạn chưa chọn đúng chế độ trong chương trình mô phỏng.

    Thông tin Spice có thể bổ sung trong vùng dữ liệu Spice qua hộp thoại Edit Device Data . Hộp kiểm tra Analog trong hộp thoại Edit Device Data chỉ ra thiết bị mô phỏng spicecó thể được mô phỏng trong chế độ tương tự. Nếu thiết bị đó không được chọn thì có một hộp thoại hiện ra thông báo cho người dùng thiết bị đó không được để ý đến, chương trình CircuitMacker xem như chỗ nào có thiết bị đó là hở mạch.

    Chế độ mô phỏng tương tự được chọn khi biểu tượng nút Run trên thanh công cụ có biểu tượng hình sin. Những phép mô phỏng tương tự được xác lập trong hộp thoại Analyses Setup. Theo mặc định bất kì khi nào bạn chọn New từ trình đơn thì chương trình đều vào chế độ mô phỏng tương tự.

     Một mạch điện khi đã tạo ra hãy chạy chế độ mô phỏng bằng cách nháy vào nút Run trên thanh công cụ, một nửa cửa sổ mô phỏng Spice tương tác sẽ hiển thị. Trong suốt quy trình thu thập dữ liệu Spice chỉ ra tiến trình của chế độ mô phỏng . Khi quy trình thu thập dữ liệu của Spice đã hoàn tất ,một của sổ đồ thị sẽ được hiển thị cho mỗi phép phân tích được chọn.
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      - Chạy chế độ mô phỏng : chọn công cụ Probe trong thanh công cụ . Sử dụng nút chuột trái nhấp lên dây dẫn được nối với điểm cần đo .Nhấp vào nút Analyses Setup trên thanh công cụ , trong hộp thoại Wave Display chọn Show run time test points và đánh dấu vào hai ô Analog set Defaults for Transient and OP analyses, Show Schematice OP values. 
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Sau đó bạn nháy vào nút Run trên thanh công cụ hoặc Run Analyses .
Nếu bạn muốn thay đổi thông số cho chế độ mô phỏng thì bạn bỏ dấu tích “ Always set defaults...”, khi đó dấu tích ở hộp thoại Transient sẽ nổi lên cho phép bạn thiết lập thông số ở trong nó.

 Để chỉnh biên độ và tần số bạn chọn Scaling trong ô Wave ,hoặc chọn FixtX, FixtY hay chọn Auto Y.

 - Ví dụ: Vẽ và mô phỏng mạch tạo xung vuông dùng IC555.
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Bạn làm theo các bước sau:
 Bước 1: Khởi động chương trình CircuitMacker (như đã hướng dẫn ở phần trên).

 Bước 2: Lấy linh kiện:
 - Lấy IC 555 : Bạn vào Search và gõ 555 vào ô Name/Description sau đó nhấn Enter sau đó bạn chọn dòng thứ 2 chọn 555/556 timer.

- Lấy điện trở: Bạn nhấn phím R trên bàn phím, số lượng điện trở cần lấy là 4 thì bạn có thể lấy một điện trở sau đó Copy ra hoặc lấy làm 4 lần .

- Lấy tụ điện: Tụ điện cần lấy ở đây là tụ hoá với số lượng là 02 , Bạn giữ Shift C để lấy tụ hoá. 

- Lấy nguồn : Lấy Vcc bạn chọn phím 1 Lấy Mass bạn chọn phím số 0.

- Lấy điểm thử –IC : bạn nhấn Shift T trên bàn phím.

 Khi đó ta được một mạch điện như hình vẽ : Lúc này các linh kiện có trị số không theo ý muốn ta phải thay đổi giá trị này bằng cách như sau:
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  + Thay đổi giá trị của điện trở : Nháy đúp vào điện trở cần thay đổi trị số khi đó chương trình đưa ra hộp thoại cho phép bạn đánh tên trong ô Designation và giá trị trong ô Label-Value sau đó nhấn OK.

   + Thay đổi giá trị của tụ điện : Bạn làm tương tự thay đổi giá trị của tụ điện.

   + Thay đổi giá trị của nguồn cấp : Bạn nháy đúp vào Vcc sau đó thay đổi giá trị nguồn cấp trong ô Label-Value thành 12V sau đó nhấn OK.

 Bứơc 3: Vẽ mạch điện

- Trước khi vẽ mạch điện bạn xắp xếp linh kiện sau cho đường mạch đi là hợp lý nhất. Để di chuyển linh kiện bạn chọn Arrow Tool trên thanh công cụ sau đó nhấp vào linh kiện cần di chuyển.

- Sau khi xắp xếp linh kiện xong bạn tiến hành vẽ mạch bằng cách chọn Wire Tool trên thanh công cụ và đưa con trỏ tới điểm cần nối như đã hướng dẫn ở phần trên.  

 - Sau khi vẽ xong ta được mạch điện như mạch nguyên lý ở trên bạn tiến hành mô phỏng mạch theo trình tự sau:

 + Nháy đúp vào IC 555 để cho hiện chân bằng cách chọn Show Degisnationts trong Pins.. sau đó chọn OK

+ Vào Analyses Setup trên thanh công cụ và đánh dấu vào các mục như đã hướng dẫn ở phần trên.
Bước 4: Chạy mô phỏng mạch điện
Sau khi đã thiết lập xong các thông số cho mạch  bạn chạy chương trình bằng cách nhấn nút Run Analyses Setup sau đó bỏ dấu tích trong ô Alway set defaults for... khi đó dấu tích trong ô Transient hện lên cho phép bạn thiết lập thông số .
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Để thiết lập thông số bạn nháy chuột vào đó và một hộp thoại hiện lên như hình bên: 

Trong đó :
 - Start Time là thời điểm bắt đầu mô phỏng, bạn lên chọn là 0s

- Stop Time là thời điểm kết thúc quá trình mô phỏng.
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- Step Time là thời gian của từng bước mô phỏng.

- Max Step là thời gian bước mô phỏng lớn nhất.

Sau khi thiết lập xong bạn nhấn OK để chấp thuận và để mô phỏng bạn nhấn vào nút Run Analyses, Hoặc nhấn chuột vào nut Run trên thanh công cụ.Để quan sát dạng sóng bạn vào Probe Tool trên thanh công cụ sau đó đưa đến điểm cần đo. 

 Tại chân 2 của IC ta có được dạng sóng như sau:
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Tại chân 3 của IC ta có được dạng sóng như sau:
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Tại chân 7 của IC ta có được dạng sóng như sau:
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2. Mô phỏng mạch số.

Một trong những như đặc điểm quan trọng nhất của CircuitMacker là khả năng mô phỏng các sơ đồ mạch điện của người sử dụng thiết kế.

Mô phỏng số trong CircuitMacker mang tính tương tác hoàn toàn, điều này có nghĩa là mạch điện sẽ phản ứng tức thời với những thay đôi của tín hiệu và hoạt động của mạch được biểu hiện rõ xuất hiện ngay trên màn hình.Vận hành mạch có thể quan sát theo nhiều cách khác nhau .

 a) Chạy chế độ mô phỏng số.
 Sau khi vẽ một mạch mới như vẽ ở mạch tương tự để có thể mô phỏng được ở dạng số bạn phải chuyển chương trình về dạng mô phỏng số bởi vì mặc định của chương trình là khởi động ở chế độ tương tự. Để chuyển sang mô phỏng số bạn làm như sau: Bạn chọn trình đơn Simulation chọn Digital Mode, khi đó chương trình đã chuyển về chế độ mô phỏng số và các thanh công cụ trong Toolbar đã chuyển về công cụ mô phỏng số.

b) Một số ví dụ mô phỏng số trong CircuitMacker

Ví dụ 1:
Một nhà có  5 công tắc điện là A,B,C,D,E  dùng để khống chế một bóng đèn L.    Hãy thiết  kế một mạch điện bằng các cổng NAND hai đầu vào để sao cho:

A. Tất cả các công tắc đều hở bóng đèn  L  sáng.

B . Tất cả các công tắc  đều hở chỉ có công tắc E đóng đèn L sáng.

             C . Tất cả các công tắc đều đóng thì bóng đèn L  cũng sáng.
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Lập bảng trạng thái và dùng bìa Karnaugh ta rút gọn mạch điện và được hàm như sau:

- Tiến hành vẽ mạch này bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: Lấy linh kiện.

- Lấy cổng Nand: Vào Browse( chọn Digital by Function(chọn Gates Nand( chọn IC có cổng Nand 2 đầu vào cần chọn như hình 1.16
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- Để lấy điện trở : ta chọn General ( chọn Resistors( chọn Resistor.

Hoặc dùng phím tắt bạn chọn phím R .

- Lấy Led : vào Search (Gõ Led ( sau đó nhấn (.

 ( Enter )  Như hình 1.17.

Hoặc Vào Browse( chọn Displays (chọn Diode (chọn LED 
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- Để lấy SW chọn Browse ( chọn Switches ( chọn Toggle ( chọn SPDT  Switche hoặc vào Search ( Gõ SPDT.  

Switche ( sau đó nhấn ( ( Enter ) như hình 1.18.

- Lấy nguồn  +5V và Mass: ta tiến hành như sau: 

    + Lấy 5V: chọn Browse ( chọn Digital ( chọn Power ( chọn +V. 

    + Lấy Mass: chọn Browse ( chọn Digital ( chọn Power ( chọn Ground.
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Bước 2 : Kết nối mạch: Sau khi lấy xong linh kiện ta chọn Wire tool trên thanh Toolbar hoặc nháy chuột phải ở màn hình làm việc. 

 -Di con trỏ đến chân cần nối khi có hình chữ nhật đỏ ở chân của linh kiện ta nháy và giữ chuột trái kéo đến chân cần nối tiếp theo hình 1.19.
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- Nếu muốn nối mạnh có đường đi theo ý muốn ta chỉ nháy chuột trái  một lần sau đó di chuột đi theo đường cần nối , để chuyển hướng ta nháy chuột phải sau 

đó đổi hướng di chuột tới điểm cần nối.

Bước 3 - Chọn chế độ mô phỏng: Mạch ta vẽ là mạch số vì vậy để mô phỏng được ta phải chọn chế độ mô  phỏng số bởi vì mặc định khi khởi động chương trình là ở chế độ Analog. Để chuyển sang chế độ mô phỏng số ta chọn như sau:

 Chọn Simulation ( chọn Digital mode trên thanh tool bar hình 1.20.
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Bước 4 : Kiểm tra mạch: Sau khi nối xong  ta vào Check pins Conections trong simulations trên thanh toolbar để kiểm tra xem mạch có bị lỗi .

· Nếu bị lỗi do đường mạch chưa được kết nối thì chương trình sẽ đưa ra một thông báo cho bạn biết là có lỗi.
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Bước 5 : Chạy mô phỏng mạch điện : 
Để tiến hành mô phỏng mạch bạn phải chuyển chế độ mô phỏng về chế độ mô phỏng Digital bằng cách chọn Simulation chọn Digital Mode. Sau đó nhấn vào nút Run trên thanh công cụ để chạy chương trình.

 Kiểm tra hoạt động của mạch bằng cách bạn lần lượt thay đổi các mức logic ở đầu vào theo bảng chân lý đã chọn nếu chương trình mô phỏng sai có nghĩa là bạn đã thiết kế mạch sai hoặc cách vẽ sai.

Ví dụ2:

       Hãy thiết kế một mạch điện để điều khiển ra, vào ‘Tray’(thiết bị sử dụng trong đầu máy CD,VCD). Từ yêu cầu của đề bài ta thực hiện lập bảng chân lý và rút gọn được mạch điện như sau:
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Bước 1: Lấy linh kiện:

    Linh kiện cần lấy ở đây gồm có : FF JK, cổng AND, nút bấm (Buttion), công tắc hành trình (Toggle), Motor, điện trở.

     - Lấy FF JK : Bạn vào Digital by Function chọn Flip-Flops chọn 74107, khi đó trên màn hình sẽ có hình linh kiện cần lấy .Bạn nhấn vào nút Place để chọn linh kiện này ra.

    - Lấy cổng AND : Bạn vào Digital by Function chọn Gates AND sau đó chọn loại IC có cổng AND 2 đầu vào và nhấn vào nút Place để lựa chọn loại cổng này.

    - Lấy cổng Motor : Bạn vào Search gõ Motor vào ô Name/Description sau đó nhấn Enter và nhấn vào nút Place để lấy ra Motor cần chọn.

    - Lấy cổng điện trở : Bạn nhấn phím R.

    - Lấy cổng Button : Bạn vào Switches chọn Push Buttion chọn NO PushButtion sau đó nhấn vào nút Place.

    - Lấy công tắc hành trình : Bạn vào Switches chọn Toggle chọn SPST Switch.

Bước 2 : Kết nối mạch:  Khi đã lấy dược đầy đủ linh kiện bạn tiến hành xắp xếp linh kiện sao cho thuận tiện trong quá trình vẽ và các đường mạch ít bị chồng chéo.
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 Để thuận tiện cho quá trình vẽ bạn cho hiện lưới lên  bằng cách chọn Grid trong Schematic sau đó nhấn OK.

   Bạn chọn Wire tool trên thanh toolbar hoặc nháy chuột phải ở màn hình làm việc .
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 - Di con trỏ đến chân cần nối khi có hình chữ nhật đỏ ở chân của linh kiện ta nháy và giữ chuột trái kéo đến chân cần nối tiếp theo. 

- Nếu muốn nối mạnh có đường đi theo ý muốn ta chỉ nháy chuột trái  một lần sau đó di chuột đi theo đường cần nối ,

để chuyển hướng ta nháy chuột phải sau 

đó đổi hướng di chuột tới điểm cần nối.

Bước 3 : Chọn chế độ mô phỏng: Mạch ta vẽ là mạch số vì vậy để mô phỏng được ta phải chọn chế độ mô phỏng số bởi vì mặc định khi khởi động chương trình là ở chế độ Analog. Để chuyển sang chế độ mô phỏng số ta chọn như sau: Chọn Simulation ( chọn Digital mode trên thanh tool bar .
Bước 4 : Kiểm tra mạch: Sau khi nối xong  ta vào Check Pins Conections trong Simulations trên thanh Toolbar để kiểm tra xem mạch có bị lỗi .
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 - Nếu bị lỗi do đường mạch chưa được kết nối thì chương trình sẽ đưa ra một thông báo cho bạn biết là có lỗi.

Bước 5 : Chạy mô phỏng mạch điện : Để tiến hành mô phỏng mạch bạn phải chuyển chế độ mô phỏng về chế độ mô phỏng Digital bằng cách chọn Simulation chọn Digital Mode. Sau đó nhấn vào nút Run trên thanh công cụ để chạy chương trình.

  Mô phỏmg bài tập này bạn sẽ gặp các tình huống sau:

      +Khi cả hai công tắc hành trình đều hở : Thì Motor sẽ quay vào trong để mô phỏng được quá trình khi khay vào trong công tắc hành trình phía trong đóng lại Motor dừng lại thì bạn phải tác động vào công tắc hành trình phía trong để công tắc này đóng lại bằng cách nháy chuột vào công tắc hành trình trong. Khi công tắc này đóng lại thì Motor sẽ ngừng quay.

      +Khi bạn muốn đưa khay đĩa ra ngoài : Bạn nháy vào nút Open/Close. Lúc này     Motor sẽ quay ra ngoài, Motor quay ra ngoài công tắc hành trình phía trong sẽ hở ra khi Motor quay ra ngoài thì công tắc hành trình ngoài đóng lại Motor ngừng quay. Để mô phỏng này thì bạn phải tác động vào công tắc hành trình phía ngoài.

     +Khi bạn muốn đưa khay đĩa vào trong : bạn nháy vào nút Open/Close. Lúc này Motor sẽ quay vào trong, Motor quay ra ngoài công tắc hành trình phía ngoài sẽ hở ra khi Motor quay vào trong thì công tắc hành trình trong đóng lại Motor ngừng quay. Để mô phỏng này thì bạn phải tác động vào công tắc hành trình phía trong.
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Phần ii : hướng dẫn vẽ mạch in bằng Traxmaker và tạo mạch in .


ở đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách tạo ra một bản mạch in . Để tạo ra được một bản mạch in bạn có thể làm thủ công nếu như điều kiện kỹ thuật không cho phép , hoặc bạn có thể vẽ những mạch phức tạp dưới sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng chạy trên máy tính. Để có thể tự tay mình làm ra một sản phẩm theo mong muốn bạn lên làm theo các bài học cơ bản sau:


Bài 1: chuyển sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp ráp

I.  Mục tiêu

· Nắm được phương pháp chuyển đổi mạch điện nguyên lý cơ bản sang sơ đồ mạch lắp ráp.

· Vận dụng các phương pháp tiến hành chuyển đổi các mạch điện nguyên  lý cơ bản, từ đó hình thành kỹ năng chuyển đổi những mạch điện phức tạp hơn.

· Nghiêm túc, tự giác trong quá trình luyện tập, đảm  bảo  an toàn.

II.  Nội dung

1. Sơ đồ nguyên lý

 a. Khái niệm:

     
Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ mạch điện biểu diễn sự kết nối giữa các linh kiện. Các linh kiện đã có đầy đủ các thông số kỹ thuật và mạch điện đã được lắp thử nghiệm  qua thực tế.

b. Đặc điểm:

· Có đầy đủ thông số kỹ thuật.

· Không yêu cầu về hình dạng kích thước sơ đồ chân thực tế.

· Vị trí các chân IC có thể biểu diễn ở vị trí bất kỳ sao cho dễ phân tích về nguyên lý làm việc.

2.  Sơ đồ lắp ráp

a. Khái niệm : Là sơ đồ biểu diễn vị trí lắp đặt các linh kiện trên board mạch, các linh kiện được liên kết với nhau bằng các đường mạch.

b. Đặc điểm : 

· Trong sơ đồ lắp ráp các linh kiện đã được cụ thể hoá hình dạng, kích thước và sơ đồ chân.

· Kích thước các chân linh kiện được tuân theo tiêu chuẩn quốc tế.

3. Vẽ sơ đồ lắp ráp

a. Chuẩn bị :

· Thử vẽ bằng tay giấy can, bút, thước.

· Vẽ bằng máy tính:


+ Máy tính thế hệ 586 đến Pentium II sử dụng các phần mềm CircuitMaker, Eagle là phù hợp.

+  Máy tính thế hệ Pentium III đến Pentium IV và các máy Celeron có tốc độ 1GHz trở lên có thể sử dụng các phần mềm mạch hơn như: Orcad 9, Protel 99, Protel XP...

· Phần mềm  ứng dụng vẽ mạch điện tử 

· Tìm hiểu về linh kiện, kích thước sơ đồ chân ( Sử dụng sổ tay tra cứu IC ECG )
b. Trình tự tiến hành vẽ

· Vẽ bằng tay

+ Vẽ trực tiếp lên phíp đồng bằng bút sơn hoặc bút xoá.

+ Có thể vẽ lên giấy can, sau đó chụp lưới để in

+ Phươngpháp vẽ bằng tay chỉ áp dụng cho những mạch đơn giản không đòi hỏi cao về kỹ thuật, mỹ thuật

· Vẽ băng máy vi tính

+ Có thể vẽ thông thường như vẽ bằng tay nhưng khác ở chỗ là sử dụng các công cụ vẽ do đó các đường mạch và các vị chí các linh kiện có thể thay đổi được dễ dàng.

+ Hoặc vẽ bằng chế độ tự động của máy nhưng chỉ áp dụng một lớp cho những mạch đơn giản, còn với mạch phức tạp  phải chay hai lớp
· Sau khi vẽ tiến hành in trên giấy can chờ chụp lưới
Vẽ băng máy vi tính có ưu điểm mạch đẹp bố chí các linh kiện khoa học nhờ sự thay đổi dễ dàng các linh kiện cũng như kích thước của chân linh kiện. Tuy nhiên đòi hỏi yêu cầu cao của người vẽ là  phải hiểu rõ và sử dụng thành thạo máy vi tính, cũng như chuyên môn ngiệp vụ nghề điện tử

c. Trình tự vẽ

· B1: Chọn vị trí sắp xếp các linh kiện ưu tiên các linh kiện nhiều chân trước ( IC) sau đó mới tiến hành sắp xếp các linh kiện ít chân. Chú ý các linh kiện có gắn toả nhiệt phải bố trí không gian sao cho phù hợp, thường ở rìa ngoài bo mạch và các linh kiện điều chỉnh  như biến trở.

· B2: Lựa chọn đường đi của nguồn và đường tín hiệu với đường nguồn có độ rộng lớn nhất và đặc biệt đường mass bao phủ xung quanh mạch.

+ Với đường tín hiệu có độ rộng 0.5 - 1mm tuỳ thuộc vào yêu cầu mạch điện

+ Tại các vị trí trống ta tạo  làm đường mass bao kín để  trống nhiễu và tạo thẩm  mỹ.

· B3: Sau khi kết nối các linh kiện có thể sắp đặt lại vị trí các linh kiện sao cho phù hợp hơn hoặc thay đổi kích thước đường mạch .
4. Một số sơ đồ chân via cơ bản:
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5. Bài tập

Chuyển một số sơ đồ sau sang sơ đồ lắp ráp:



Mach ổn áp dùng transistor và Opam


Mạch khuếch đại công suất dùng transistor 

 

Bài 2: Các bước cơ bản vẽ mạch in trên phần mềm CircuitMaker
i. Mục tiêu:

· Nắm được khái niệm cơ bản và trình tự thực hiện vẽ sơ đồ mạch in trên phần mềm CircuitMaker .

· Vận dụng các phương pháp tiến hành vẽ các mạch in cơ bản, từ đó hình thành kỹ năng vẽ các mạch in  phức tạp hơn.

· Nghiêm túc, tự giác trong quá trình luyện tập, đảm bảo an toàn.

II. nội dung:

1. Giao diện của CircuitMaker  và các công cụ của chương trình.

Sau khi kích hoạt chạy chương trình CircuitMaker   hoặc lệnh  File/ New ta sẽ chuyển  vào khung hình của CircuitMaker  có giao diện như sau
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Đây là giao diện chính của CircuitMaker  chứa những công cụ lệnh chuyên dùng để thiết kê, sửa đổi mạch in.

Giao diện gổm 4 phần 

(  Tên chương trình và tên của File hiện hành.

(  Dòng tiêu để của menu bao gồm các tùy chọn và các công cụ.

( Các biểu tượng của công cụ có hình dạng như sau.
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1. Lệnh new ( ctrl + N ) thiết kế bảng mạch mới.

2. Open ( ctrl + O ) hiện khung thoại open liệt kê danh sách các tập tin muốn mở để sử lý

3. Save ( Ctrl +S ) lưu tập tin đang thiết kế nếu như đã lưu lại và đang tiếp tục sử lý, nếu như lưu lần đầu màn hình sẽ hiện khung thoại Save As để chọn lưu theo tên đặt 

Lệnh Save As : hiện khung thoại Save As để lưu lại bản thiết kế mới hoặc những thay đổi trong tập tin cũ được lện Open và được ghi theo tên mới 


4. Print (ctrl +P) : Chuyển tập tin thiết kế mạch in hiện hành sang máy in.

5. Cut ( Ctrl + X ) cắt  linh kiện chọn sau đó dán vào vị trí khác trong cùng một file  hoặc file khác. Đối tượng được chọn sẽ đổi mầu theo mặc định trong setup, 

6. Coppy ( Crtl + C ) sao chép linh kiện lại sau đó dán vào vị trí khác trong cùng một file  hoặc file khác. Đối tượng được chọn sẽ đổi mầu theo mặc định trong setup, sau khi ra lệnh coppy nhấp chuột trái vào linh kiện cần sao chép rồi tới vị trí cần dán sau đó dùng lệnh paste. 

7. Paste : Dán linh kiện hoặc đường mạch in.

8. Arrow Tool : Công cụ đẻ chọn đối tượng 

9. Delete Tool : Công cụ để xóa đối tượng.

10. Zoom In/Out : công cụ để phóng to hoặc thu nhỏ một vùng trong bản vẽ hoặc có thể dùng các phím Page Up / Page Down .

11. Selec Area and Zoom : công cụ đẻ phóng to hoặc thu nhỏ một vùng được chọn trong bản vẽ

12. Fit board To windown : Phóng bo mạch lên toàn màn hình.

13. Rotate 90 : Xoay các linh kiện hoặc một vùng bản vẽ được chọn một góc 900 

14. Mirror : Đảo chiều các linh kiện hoặc một vùng bản vẽ được chọn .

15. Place Text : Viết chữ vào bản vẽ.

16. Place Component : Vào thư viện để chọn các linh kiện.

17. Place Track : Vẽ đường mạch in nối các linh kiện, độ rộng của đường mạch đã được mặc định trong setup.

18. Place Pad : Tạo một chân hàn mới.

19. Place Via : Tạo một chân hàn mới để chuyển các lớp mạch in.

20. Place Arc : Tạo các đường tròn hoặc cung tròn có bán kính và độ rộng tùy ý.

21. Place Fil : Điền đầy mạch in vào một vùng tùy chọn.

22. Place External Pane : Tạo các đường lưới mạch in để trống nhiễu.

23. Break Track : Dùng để cắt đường mạch liền thành các đường mạch rời.

24. Re-Raute Track : Dùng để điều chỉnh lại đường đi của mạch in.

(  Vùng của bản vẽ

(  Lớp hiện hành 

· Tọa độ của con trỏ.

Các  bước thực hiện vẽ sơ đồ.

a. Lựa chọn linh kiện

Chọn linh kiện trong thư viện ta thực hiện các bước sau :

· Nhấp chọn biểu tượng Place Component  [image: image3.png]A il
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  hiện ra hộp thoại sau : 
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Libraries : Đường dẫn các file chứa thư viện của linh kiện

Components : Vùng này lựa trọn các linh kiện theo yêu cầu của bản vẽ có thể dùng mũi tên lên suống để lựa chọn các linh kiện. Sau khi chọn linh kiện ta nhấp vào lệnh Place and Return để dán linh kiện vào bản vẽ rồi quay trở lại thư viện để chọn các linh kiện khác hoặc nhấp chọn vào Place để dán linh kiện sau đó không quay lại thư viện. 

· Để lấy điện trở trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ sau:


Tại Look in : 
chọn đường dẫn như sau vào C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Tm_r_mil.LIB\OK.
Tại vùng Component chọn điện trở có kích thước theo yêu cầu , sau đó nhấp chọn Place and Return.

· Để lấy tụ điện trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Tm_cap_p.LIB

Tại vùng Component chọn tụ điện  có kích thước theo yêu cầu , sau đó nhấp chọn Place and Return.

· Để lấy Transistor trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ To.LIB

Tại vùng Component chọn Transistor có kích thước theo yêu cầu , sau đó nhấp chọn Place and Return.

· Để lấy Diode trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Tm_diode.LIB

Tại vùng Component chọn Diode có kích thước theo yêu cầu , sau đó nhấp chọn Place and Return.

· Để lấy IC trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Dip100.LIB

Tại vùng Component chọn IC có kích thước theo yêu cầu , sau đó nhấp chọn Place and Return.

· Để lấy VR ( Biến trở) trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Vres.LIB

Tại vùng Component chọn VR có kích thước theo yêu cầu , sau đó nhấp chọn Place and Return.

· Để lấy Jắc cắm trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Con100tp.LIB hoặc

C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Sip.LIB

Tại vùng Component chọn Jăc có có số chân theo yêu cầu , sau đó nhấp chọn Place and Return.

Sau khi đưa linh kiện ra khỏi thư viện sẽ hiện ra cửa sổ sau :
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Dòng số 1 : Để ghi giá trị của linh kiện

Dòng số 2 : Để ghi tên của linh kiện

Rồi nhấp OK.

b. Xắp xếp linh kiện

-  Sau khi lấy các linh kiện trong thư viện ta tiến hanh sắp  xếp vị trí các linh kiện.

Trong quá trình sắp xếp muốn linh kiện quay  900 ta nhấp chọn linh kiện cần quay rồi kích hoạt công cụ Rotare 900 tương tự muốn linh kiện đảo qua gương ta nhấp chọn linh kiện cần quay rồi kích hoạt công cụ Mirror 

Tiến hành nối đường mạch bằng công cụ Place Track để vẽ đường mạch in nối các linh kiện, độ rộng của đường mạch đã được mặc định trong Setup. Nếu muốn thay đổi độ rộng đường mạch mặc định hay đơn vị của đường mạch ta tiến hành như sau : từ menu chọn Options\ Setup hoặc ấn F5 hiện ra cửa sổ sau : 
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   -  Để chọn đơn vị  đo chuẩn trong bản vẽ  là cm hoặc Inch ta chọn cửa sổ Grid /Draw
Trong cửa sổ này ta chọn mục Grid 

1 : Đơn vị là Inch. 

2 : Đơn vị là mm.

3 : Bước dịch chuyển .

4 : Mật độ đường lưới của giao diện chương trình.

   -   Để thay đổi độ rộng mặc định của đừơng mạch ta chọn cửa sổ General, trong mục Track có các tùy chọn sau 

· Orthogonal : Các góc của đường mạch nghiêng được 450 hoặc 900 

· Any Angle : Các góc của đường mạch là cung tròn

· Curved : Các góc nghiêng tùy ý.

· Default Width : Độ rộng mặc định của đường mạch, thông thường độ rộng để từ 

     0,7 - 1,5mm  
3. Bài tập thực hành:

Vẽ chuyển đổi sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp ráp sau:

Trình tự tiến hành:

B1: Lựa chọn sơ đồ chân linh kiện từ thư viện của chương trình, sơ đồ chân dựa theo sách tra cứu ECG

· Lựa chọn Transistor : Nhấp chọn công cụ Place Component, trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ To.LIB

Tại vùng Component chọn Transistor H1061 có kiểu chân là TO202AB, sau đó nhấp chọn Place and Return, chọn transistor C1815 có kiểu chân là TO92/100/EBC , transistor C2383 có kiểu chân là TO92/R100.

· Lựa chọn tụ điện: Trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Tm_cap_p.LIB

Tại vùng Component chọn tụ điện 2200 uF/ 25Vcó kiểu chân là C+500D200H34, tụ điện 1000 uF/ 16Vcó kiểu chân là C+350D200H34

· Lựa chọn điện trở:  Trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Tm_r_mil.LIB\OK 

Tại vùng Component chọn điện trở 0,25W kiểu chân là AXIAL0.4

· Lựa chọn biến trở ( VR ) : Trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Vres.LIB\OK

 Tại vùng Component chọn biến trở kiểu chân là VRES19

· Lựa chọn jắc cắm đầu vào và đầu ra: Trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Con100tp.LIB \OK.

Tại vùng Component chọn jắc cắm 2 có kiểu chân là C100TP300V2

· Lựa chọn diode: Trong thư viện ta nhấp chọn Open hiện ra cửa sổ hình 1 sau đó chọn đường dẫn C:\programfiles\Circuit Maker 2000\ Library\ Tm_diode.LIB \OK.

Tại vùng Component chọn diode 2A có kiểu chân là 1N4001-4007 , Diode zener có kiểu chân là  D+300L050H2

B2 : Sắp xếp linh kiện theo trình tự ưu tiên và các linh kiện công suất, sau khi sắp xếp ta có sơ đồ vị trí các linh kiện như sau:


B 3: Sử dụng công cụ Place Track tiến hành kết nối các linh kiện .
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B4:  Cân chỉnh, sắp xếp các linh kiện và đường mạch cho phù hợp.

 bước này bạn lên kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng các đấu nối của linh kiện với nhau, kiểm tra chân via của linh kiện đã phù hợp hay chưa.

4. Bài tập :

Chuyển đổi một số sơ đồ sau sang sơ đồ lắp ráp 
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Sơ đồ 1: Mạch khuếch đại công suất dùng transistor 
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Sơ đồ 2:  Mạch tạo xung vuông dùng IC 555
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Sơ đồ 3: Mạch ổn áp nguồn dùng Opam và transistor 
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Sơ đồ 4: Mạch quảng cáo dùng IC 47LS164

Bài 3 : Các bước cân chỉnh, hoàn thiện

và in ấn sơ đồ mạch in

II. Mục tiêu:

· Nắm được các bước thực hiện cân chỉnh hoàn thiện sơ đồ mạch in dựa trên sơ đồ cơ bản

· Vận dụng các phương pháp tiến hành cân chỉnh các mạch in, từ đó hình thành kỹ năng vẽ các mạch in  phức tạp .

· Nghiêm túc, tự giác trong quá trình luyện tập, đảm bảo an toàn.

II.  Nội dung

1. Các thiết lập thay đổi cân chỉnh mach in

a)  Thay đổi độ rộng đường mạch

Để thay đổi độ rộng của đường mạch bất kỳ ta nháy đúp chuột trái vào đường mạch đó hiện ra cửa sổ sau ;


Trong đó 
Track Width: Độ rộng của đường mạch tính theo đơn vị Inch hoặc mm 

Start X : Tọa độ theo trục X bắt đầu đường mạch

End X : Tọa độ theo trục X kêt thúc đường mạch 

Start Y : Tọa độ theo trục Y bắt đầu đường mạch

End Y: Tọa độ theo trục Y kêt thúc đường mạch 

Layer : Lớp của đường mạch để thay đổi lớp ta chọn vào mũi tên và chọn lớp theo yêu cầu

b) Thay đổi kích thước chân hàn

Linh kiện linh kiện sau khi được dán muốn thay đổi kích thước của chân hàn ( Via ) nhấp chuột phải vào chân linh kiện rồi chọn Edit Pad hiện ra một cửa sổ sau :

[image: image12.png]


      
[image: image13.wmf] 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

1

 

2

 

3

 

4

 


Trong cửa sổ của Edit pad có các lựa chọn sau 

1 : Số thứ tự của chân hàn

2 : Kiểu dáng chân hàn

3 : Lớp chân hàn

4 : Kích thước chân hàn theo trục X của bản vẽ

5 : Kích thước chân hàn theo trục Ycủa bản vẽ

6 : Kích thước của đường kính chân khoan

7 : Tọa độ của chân hàn theo trục X

8 : Tọa độ của chân hàn theo trục Y

Trong mục Global Change Pads 

1 : Chỉ thay đổi chân hàn được chọn

2 : Thay đổi các chân hàn trong linh kiện đó

3 : Thayđổi các chân hàn trong bản vẽ có cùng lỗ khoan

4 : Thayđổi tất cả các chân hàn trong bản vẽ có cùng kích thước.

Sau khi thay đổi  ta nhấp chọn OK hoặc hủy bỏ bằng lệnh Cancel.

Để thay đổi tên và giá trị của linh kiện ta nhấp đúp vào thân linh kiện hoặc nháy chuột phải vào thân linh kiện chọn Edit Component hiện ra cửa sổ sau 
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1 : Kiểu chân linh kiện.

2 : Giá trị của linh kiện.

3 : Tên của linh kiện.

4 : Chiều cao nét chữ tên và gía trị của linh kiện.

5 : Độ rộng của nét chữ.

6 : Tọa độ linh kiện theo trục X.

7 : Tọa độ linh kiện theo trục Y.

8 : Lớp của linh kiện.

Sau khi điều chỉnh  ta nhấp chọn OK hoặc hủy bỏ bằng lệnh Cancel.

Bài tập thực hành : Tiến hành chỉnh sửa sơ đồ mạch in đã vẽ trong bài trước 
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B1:  Thay đổi lại bề rộng của đường nguồn vì đường nguồn cấp cho tải phải chịu được dòng điện lớn. Tùy theo tải mà có độ rộng của đường mạch là bao nhiêu, ta tiến hành như sau:

- Chọn đường mạch cần thay đổi ( Nháy chuột phải vào đường mạch đó ( hiện ra một menu ( chọn Edit Track 
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( Hiện ra một bảng sau
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Tại dòng Track Width ta gõ kích thước của độ rộng đường mạch ( VD : ta gõ là 3.00  đơn vị ta đặt là mm trong tùy chọn  ) ( OK

Đường mạch sau khi thay đổi độ rộng sẽ có kích thước như sau:
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Các đường mạch nguồn khác ta thay đổi tương tự, nếu ta thay đổi nhiều đường mạch cùng một lúc có cùng kích thước ta kết hợp giữ Shift và chọn các đường mạch. Ta có thay đổi tổng thể sau
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Nhìn vào hình vẽ ta thấy do đường mạch rộng ra nên tại các chân hàn của linh kiện xuất hiện hiện tượng chập mạch ( Hình 2 ) do đó ta phải chỉnh sửa lại đường đi của mạch ( Hình 3 ):

Hình 2    [image: image20.png]Uin




           Hình 3  [image: image21.png]



B 2: Thay đổi kích thước  chân hàn 

Trong quá trình thay đổi kích thước chân hàn ta nên ẩn đường mạch in bằng cách ấn F5 hoặc nháy chuột phải tại vùng trống của bản vẽ hiện ra một menu sau đó chọn Setup \ Layer \ hủy bỏ dấu chọn Bottom Layer 
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Hoặc từ vùng trống của bản vẽ nháy chuột phải chọn Layer \ Top Layer (   Hoặc từ góc trái phía dưới của giao diện nháy vào nút hình tam giác ( hiện ra một menu ( chọn Top Layer

( Mục đích là chọn lớp linh kiện trong quá trình thay đổi chân hàn sẽ không làm xê dịch, thay đổi đường mạch in và tạo quan sát dễ dàng.
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Do kích thước chân hàn  của linh kiện nhỏ  do đó khi hàn mối hàn sẽ không chắc chắn, vì vậy ta phải tăng kích thước của chân hàn cho phù hợp. Tiến hành như sau:

Nhấp chuột phải vào chân linh kiện rồi chọn Edit Pad 
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Hiện ra một cửa sổ sau :
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Ta chọn Rounded Rectangle trong mục  Shape  để lựa chọn kích thước chân hàn kiểu Oval 
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Sau đó tại dòng X-size ta gõ 1.8

Tại dòng Y-size ta gõ 2.5

Nếu muốn chỉ thay đổi kích thước của chân điện trở R1 ta chọn Matching pads in this component trong mục Global Change Pads ta thấy kích thước chân điện trở R1 tăng lên như sau:
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    So sánh với chân hàn trước khi thay đổi  [image: image29.png]



 ( Chú ý các chân hàn linh kiện thay đổi theo chiều X và Y là khác nhau tùy thuộc vào vị trí linh kiện là xoay ngang hay xoay dọc). Trong trường hợp này là linh kiện xoay dọc nên ta chọn X-size = 1.8 , Y-size  = 2.5 . Nếu linh kiện xoay ngang ta sẽ chọn ngược lại X-size = 2.5 , Y-size = 1.8 . Đối với các các linh kiện có kích thước lớn và độ rộng đường mạch in chạy qua lớn ta có thể tăng kích thước nhiều hơn và lựa chọn kiểu chân hàn có thể khác đi sao cho phù hợp.

Các chân hàn của các linh kiện khác ta thay đổi tương tự. Ta được tổng thể các chân sau khi thay đổi như sau:
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Chú ý: Tại các vùng có điện áp cao các chân hàn không nên chọn theo kiểu chân Rectangular vì kiểu chân hàn này là kiểu chân chữ nhật do đó khi lắp mạch dễ xảy ra hiện tượng đánh lửa.

Sơ đồ mạch in sau khi hoàn thiện có dạng như sau
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Để đặt tên cho sơ đồ mạch ta nhấp chọn công cụ Place Text [image: image32.png]


 sẽ hiện ra bảng sau
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Text : Ta gõ chữ cần đặt tên cho bản vẽ. 

( VD: Mach on ap nguon dung transistor )

Character Height : Đặt độ cao cho chữ.

Track Width : Độ rộng của nét chữ.

Layer : Lớp  của chữ.

Rotation :  Xoay dòng chữ  bao nhiêu độ.

Mirror :  Nếu lựa chọn  chữ sẽ đảo qua gương.

Nhấp chọn OK 

Sau đó ta lựa chọn vị trí đặt thích hợp trong bản vẽ

( Chú ý : sử dụng chữ không có dấu )

2. In ấn

Sau khi cân chỉnh và hoàn thiện sơ đồ ta tiến hành in sơ đồ trên giấy Can để tiến hành chụp lưới. Để tạo mạch điện trên phíp đồng ta thường sử dụng kỹ thuật in lụa, thông thường ta phải có 3 sơ đồ mạch để chụp lưới đó là 

-  Sơ đồ mạch điện.

-  Sơ đồ linh kiện.

-  Sơ đồ tráng phủ bảo vệ.

Ba sơ đồ này được in trên 3 giấy Can khác nhau để tiến hành chụp 3 lưới khác nhau.

 a) Các bước in sơ đồ mạch điện:

B1: Nhấp chọn File\  Print ( Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + P , hoặc nhấp chọn biểu tượng Print trên thanh công cụ ).

Hiện ra một bảng sau:
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B2: Nhấp chọn Options --> hiện ra bảng tiếp 
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B3: Thiết lập các lựa chọn.
-  Ta nhấp chọn Set Used để đặt về chế độ mặc định.

-  Trong mục Print Layer lựa chọn Check Print, Mirrored (lựa chọn này có tác dụng đảo sơ đồ mạch điện qua gương soi, do đó tùy thuộc vào người vẽ sơ đồ theo chiều nào. Nếu vẽ theo chiều mặt trên của linh kiện thì ta phải chọn, còn nếu vẽ theo chiều mặt dưới thì ta bỏ lựa chọn này). Bỏ tất cả các lựa chọn trong các lớp chỉ để lại lớp Bottom Layer.

-  Trong mục Include  đánh dấu vào các lựa chọn Pads, Vias, Text Strings, Single Layer Pad Holes.

-  Trong mục Other Settings  tại dòng Pad Hole Guide Size  ta lựa chọn kích thước của lỗ khoan chân hàn, thông thường ta đặt là 0,7 – 1 mm 

-  Trong mục Color Mode  chọn B&W để tiến hành in là đen trắng

Nhấp chọn OK --> quay về bảng1 

B4: Trong mục Adjustments có 

X Scale và Y Scale đây là tỷ lệ in trên giấy so với kích thước thật của bản vẽ. Thông thường ta chọn 1:1.

X Offset và Y Offset có ý nghĩa là đặt tọa độ bắt đầu in

Trong mục Position lựa chọn Normal  sẽ in sơ đồ từ đầu trang giấy, lựa chọn Centerd sẽ sơ đồ mạch vào giữa trang giấy .

B5: Nhấp chọn Print \ OK
b) Các bước in sơ đồ linh kiện.

B1: Nhấp chọn File\  Print ( Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + P , hoặc nhấp chọn biểu tượng Print trên thanh công cụ ).

Hiện ra bảng1

B2: Nhấp chọn Options --> hiện ra bảng 2 

Ta nhấp chọn Set Used để đặt về chế độ mặc định.

-  Trong mục Print Layer lựa chọn Batch Print,

Bỏ tất cả các lựa chọn trong các lớp chỉ để lại lớp Top Overlay.

- Trong mục Include  đánh dấu vào các lựa chọn Pads, Vias, Text Strings, Single Layer Pad Holes.

-  Trong mục Color Mode  chọn B&W để tiến hành in là đen trắng

Nhấp chọn OK --> quay về bảng 1

B3: Trong mục Adjustments có 

X Scale và Y Scale đây là tỷ lệ in trên giấy so với kích thước thật của bản vẽ. Thông thường ta chọn 1:1.

X Offset và Y Offset : Đặt tọa độ bắt đầu in

Trong mục Position lựa chọn Normal  sẽ bắt đầu in sơ đồ từ đầu trang giấy, lựa chọn Centerd sẽ sơ đồ mạch vào giữa trang giấy .

B4: Nhấp chọn Print \ OK
c) Các bước in sơ đồ tráng phủ bảo vệ.

B1: Nhấp chọn File\  Print ( Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + P , hoặc nhấp chọn biểu tượng Print trên thanh công cụ ).

Hiện ra  bảng 1

B2: Nhấp chọn Options --> hiện ra bảng 2

Ta nhấp chọn Set Used để đặt về chế độ mặc định.

-  Trong mục Print Layer lựa chọn Batch Print,

Bỏ tất cả các lựa chọn trong các lớp chỉ để lại lớp Bottom Solder Mask và chọn Mirrored bên cạnh.

-  Trong mục Include  đánh dấu vào các lựa chọn Pads, Vias, Text Strings, Single Layer Pad Holes.

-  Trong mục Color Mode  chọn B&W để tiến hành in là đen trắng

Nhấp chọn OK --> quay về bảng 1

B3: Trong mục Adjustments có 

X Scale và Y Scale đây là tỷ lệ in trên giấy so với kích thước thật của bản vẽ. Thông thường ta chọn 1:1.

X Offset và Y Offset : Đặt tọa độ bắt đầu in

Trong mục Position lựa chọn Normal  sẽ bắt đầu in sơ đồ từ đầu trang giấy, lựa chọn Centerd sẽ sơ đồ mạch vào giữa trang giấy .

B4: Nhấp chọn Print \ OK
Bài tập ứng dụng:

Hoàn thiện các mạch trong bài học trước và in ra giấy.

bài 4 : Phương pháp chụp lưới in

I. mục tiêu:

· Nắm được phương pháp pha keo và chụp lưới dựa trên dấy can đã được in mạch điện

· Vận dụng các phương pháp để pha keo và chụp lưới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và mĩ thuật

· Nghiêm túc tự giác trong luyện tập đảm bảo an toàn

II. Nội dung

1. Phương pháp pha keo cảm quang

a. Chuẩn bị

· Dung dịch PVA( PolyVilin Axetat)

· Rượu C2H5OH 

· ( NH​4​)2CR2O7          
· Xăng, xút ( NaOH)

· Lưới in sạch ( mật độ 140 / cm2 )

· Giấy can, tủ sấy, dao gạt, buồng tối ( có ánh sáng đỏ hoặc da cam)

b. Trình tựtiến hành

· B1: Pha dung dịch 1: một gồm có 12 g PVA, 88mL H2O. Hoà tan PVA vào nước khuấy đều để nhiệt độ thường sau 12h. Sau đó  đun cách thuỷ PVA ở nhiệt độ 75 đến 800C sau mười 15’ rồi để nguội ta được dung dịch một

· B2: Dung dịch 2 : gồm 1.5g (NH4)CR2O7 , 20mL H2O, 7mL C2H5OH hoà tan  (NH​4​)2CR2O7    nước sau đó đem đun ở nhiệt độ 400 , sau đó sau 15’ để nguội cho rượu vào khuấy đều được dung dịch 2

· B3: Trộn dung dịch 1 với dung dich 2 khuấy đều đem  đun  cách thuỷ ở nhiệt độ 600C sau 15’ rồi để nguội sau 24h  và sử dụng 2 tới 3 ngày

Chú ý các thao tác pha keo phải thực hiện trong buồng tối

2.  Chụp hình lên lưới

a. Chuẩn bị 

· Lưới in đã được rửa sạch, keo cảm quang, giấy can đã được in mạch, buồng tối, chổi lông mềm , nước sạch.

b. Trình tự tiến hành:

· B1: Dùng chổi lông quét nhẹ nhàng và nhanh theo chiều dọc của lưói ,phải đảm bảo nhẹ tay để keo  không lọt sang mặt bên kia của lưói sau đó dùng dao gạt, gạt cho lớp keo phẳng và sấy khô và soi dưói ánh sáng đỏ hoặc da cam phát hiện sự đồng đều của keo rồi tiến hành quét keo lên lưói cho mặt còn lại theo cách tưong tự. Các thao tác phải thực hiện lưới nghiêng 450 trong quá trình quét keo

· B2: Đặt giấy can đã được in hình lên phía trên bàn chụp sau đó đặt lưới in lên phia trên của giấy can, sao cho hinh chụp phải nằm  giữa lưới. Chú ý lớp  mực in trên giấy can phải đặt ngửa lên phía trên, như hình vẽ:


· B3: Thời gian chụp được đặt băng rơle thời gian trong khoảng 3’ – 7’ tuỳ thuộc cường độ ánh sáng của đèn, mật độ của đường mạch và độ nhậy của keo.

· B4: Sau khi chụp tiến hành giửa lưới bằng nước ấm để keo chưa chết hoà tan vào nước sau đó mơi rửa lưới bằng nước xà phòng rồi sấy khô.

· B5: Soi lưới dưới ánh sáng để phát hiện những sai hỏng trong quá trình chụp. Sau đó phết keo lên những chỗ sai hỏng để chỉnh sửa lưới in.

Chú ý : Tất cả các thao tác phải thực hiện trong buồng tối.

3. Cách bảo quản lưới in
· Không để gần những vật sắc nhọn chạm vào mặt lưới .

· Không phơi nắng làm cong vênh lưới.

· Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát .

· Sau khi sử dụng rửa sạch lưới bằng xăng và xà phòng.

· Rửa lưới bằng nước sạch không có cặn bẩn trách tắc lưới.

4. Phương pháp phá keo

a. Chuẩn bị : 

KMnO4 ( thuốc tím), (COOH)2 (axit oxalic), xà phòng, nước

b. Trình tự tiến hành:

· B1:  Quét thuốc tím đều lên bề mặt của lưới để sau 10’ – 15’ sao cho dung dịch thuốc tím  chuyển hết sang mầu nâu.
· B2: Tiếp tục quét axit oxalic, lên sao cho lưới chuyển từ mầu nâu sang mầu trắng đục.

· B3: Sau đó rửa bằng xà phòng và nước sạch rồi sấy khô hoặc phơi ở bóng mát.

· B4: Sau đó soi lưới dưới ánh sáng để kiểm tra xem lưới đã sạch chưa, nếu lưới chưa sạch ta tiến hành làm lại từ B1.

5. Bài tập :

Tiến hành pha keo cảm quang và chụp lưới in từ các sơ đồ đã vẽ trong các bài tập của bài học số 3, đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

Bài 5 : Kỹ thuật in, ăn mòn tạo mạch in

và hoàn thiện bo mạch

I.  Mục tiêu:

· Nắm được phương pháp tạo mạch in trên phíp đồng từ lưới đã được chụp hình và các bước hoàn thiện bo mạch.

· Vận dụng các phương pháp để tạo mạch in theo đúng yêu cầu kỹ thuật và thẩm  mỹ.

· Nghiêm túc tự giác trong học tập đảm  bảo an toàn .

II. Nội dung

1. Chuẩn bị:

· Lưới đã chụp hình

· Phíp đồng đã được rửa sạch bằng xăng

· Dao gạt mực và mực in

· Bàn in 

· Khuân định vị

· Bể chứa dung dịch

· Dung dịch muối FeCl3 

· Giá đỡ, nước, xà phòng, xăng

2. Trình tự tiến hành


a. Các bước thực hiện in trên phíp đồng.

· B1: Định vị khuân và phíp đồng, khuân định vị được gá chặt lên mặt bàn in sau đó gá lưới in vào khuân định vị, đặt phíp đồng vào chính giữa hình chụp phải đảm bảo đồng tâm cỡ đường mạch phân bố đều trên phíp và phải đảm bảo độ kín,  khít giữa mạch lưới in lên phíp đồng

· B2: Đánh giấu định vị của phíp đồng: có thể dùng bàn kẹp hoặc dùng bút để đánh dấu, để thuận tiện trong lần in sau.

· B3: Sau khi định vị ta tiến hành in thử lên giấy hoặc phíp đồng. Giải mực đều vào một bên của lưới dùng giao gạt mực nhẹ nhàng có độ ấn vừa phải, gạt từ  2 đến 3 lần. Tiến hành in thử nhằm kiểm tra chất lượng mực, độ chính xác của mạch trên lưới nhằm phát hiện những sai hỏng để kịp thời chỉnh sửa.

· B4: Sau khi in thử, nếu mạch in đảm bảo đúng theo kỹ thuật ta tiến hành in lên phíp đồng. Trong quá trình in thường xuyên kiểm tra những mach vừa in xong nếu phát hiện sai hỏng cần tìm hiểu nguyên nhân để sửa chữa kịp thời. Với những sai hỏng ít (mạch bị nhoè, đứt nét) ta có thể dùng dùi nhọn để tỉa những đường bị nhoè hoặc lấy bút chấm  mực in và vẽ lại những đường bị đứt nét. Với những mạch sai hỏng nhiều, ta dùng xăng để rửa sạch tiến hành in lại, đồng thời tẩm ít xăng vào khăn lau lau phần mực rớt phía mặt dưới của lưới.

Sau khi in tiến hành phơi dưới ánh nắng khoảng 15’ – 20’ để mực bám chắc vào phíp và chuẩn bị cho ngâm ăn mòn.

b. Các bước ăn mòn tạo mạch in.
· B1: Hoà dung dịch FeCl3 vào nước theo tỷ lệ 1/10 sau đó cho dung dịch ăn mòn vào bể chứa

· B2: Gá các phíp đồng lên giá đỡ sao cho không cọ sát vào nhau để trách sước sơn gây đứt mạch sau khi ăn mòn và tạo sự lưu thông của dung dịch làm  quá trình ăn mòn sẩy ra nhanh hơn. Nhúng giá đỡ đã gắn phip đồng ngập sâu vào dung dịch sau đó dùng tay lắc nhẹ để quá trình sẩy ra nhanh hơn. Thời gian ăn mòn phụ thuộc vào nồng độ dung dịch, độ dầy của lớp phíp đồng tráng phủ, diện tích ăn mòn ít hay nhiều. Trong quá trình ăn mòn thường xuyên kiểm tra tốc độ ăn mòn để biết diệt tích ăn mòn đến đâu và những bo mạch nào đã ăn mòn hết ta phải lấy ra tránh thời gian ăn mòn lâu sẽ xảy ra hiện tượng đứt mạch in .

· B3: Sau khi ăn mòn ta rửa phíp đồng bằng xà phòng và nước để tẩy rửa dung dịch còn đọng lại trên phíp đồng và phơi khô

c. Khoan cắm  chân linh kiện và tráng phủ bảo vệ:

· B1: Dùng xăng rửa sạch các đường mạch sơn và lau khô

· B2:  Nghiền nhựa thông thành bột hoà lẫn với xăng quét lên mặt phíp đồng rồi phơi khô ở nhiệt độ vừa phải (30 – 400 C) sau khoảng thời gian từ 1 tiếng đến 3 tiếng tùy theo độ đậm đặc của nhựa thông, sau đó phơi khô.

· B3: Để in sơ đồ linh kiện và sơ đồ tráng phủ bảo vệ ta tiến hành in tương tự như bo mạch.

· B4: Dùng khoan, mũi khoan đường kính từ 0.7 – 1mm để khoan các lỗ cắm  chân IC và các linh kiện có đường kinh chân bằng IC. Với các linh kiên có đường kính chân hàn lớn hơn ta sử dụng mũi khoan tương ứng sao cho phù hợp.

3. Bài tập:

Từ lưới đã chụp của bài trước tiến hành in trên phíp đồng sau đó ăn mòn tạo mạch in và hoàn thiện bo mạch đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.
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Công cụ             cho phép bạn lựa chọn hiển thị hay không hiển thị thư viện linh kiện của chương trình.
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Run 
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Công cụ             cho phép bạn mở một bài đã ghi trên đĩa.











Công cụ             cho phép bạn di chuyển linh kiện.








 Công cụ             cho phép bạn ghi lại chương trình đang thực hiện.








 Công cụ             cho phép bạn in mạch điện hiện hành theo các tuỳ chọn








Công cụ             cho phép bạn kết nối chân linh kiện với nhau.








Công cụ             cho phép bạn kiểm tra mức logic tại vị trí mạch cần kiểm tra.








Công cụ             cho phép bạn soạn thảo một văn bản trên sơ đồ nguyên lý.








Công cụ             cho phép bạn xóa linh kiện hay đường mạch trên sơ đồ.








  Công cụ              cho phép bạn phóng to mạch nguyên lý.
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Công cụ             cho biết các thông số của linh kiện đã được lấy ra . 








Công cụ             cho phép hiển thị mức logic của các đường mạch.








Công cụ             cho phép bạn reset mạch trở về trạng thái ban đầu.








Công cụ             cho phép bạn đưa mạch nguyên lý trở về toàn màn hình.








Close





Công cụ              cho phép bạn chọn mô phỏng chương trình ở chế độ số.








Công cụ              cho phép bạn chọn mô phỏng Analog.








Công cụ                        các chế độ hiển thị dạng sóng.








Công cụ             cho phép bạn mở một bài mới.
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Mạch tạo xung vuông dùng IC 555












